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Toùm taét
 Trên cơ sở ứng dụng một số mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo trong,

ngoài nước và xuất phát từ những đặc điểm riêng về dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản trị
kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp, bài báo chỉ ra thực trạng mức độ hài lòng của sinh viên đối
với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, đào tạo, sự hài lòng.

1. Đặt vấn đề
Đất nước ta đang trong xu thế hội nhập và

phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
xã hội. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp, các
tổ chức phải luôn tôn trọng khách hàng, mang lại
cho khách hàng sự hài lòng cao nhất trong khả
năng có thể. Trong đời sống xã hội, giáo dục được
xem là một ngành đặc biệt quan trọng để phát
triển nguồn nhân lực của đất nước. Giáo dục đại
học là bậc học có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân
lực có chất lượng cao cho xã hội.

Việc đánh giá một cách khách quan, chính
xác sự hài lòng của người học đối với chất lượng
dịch vụ đào tạo mà các trường đang cung ứng là
biện pháp giúp các trường đào tạo có cơ sở tự đánh
giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp với
nhu cầu của người học. Vì vậy, nghiên cứu này
nhằm chỉ ra thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo
của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(KT&QTKD), Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình nghiên cứu
Để đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên

(SV) đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa
KT&QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp chúng
tôi sử dụng mô hình SERVPERF (Cronin &Tay-
lor, 1992) [3]. Theo đó, mức độ hài lòng của SV
được cho là chịu ảnh hưởng của 5 thành phần (với
49 tiêu chí): Phương tiện hữu hình, tin cậy, đáp
ứng, năng lực phục vụ, cảm thông.

Hình 1. Mô hình đánh giá mức độ hài lòng
của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo

2.2. Tổ chức nghiên cứu
Để đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với

chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa KT&QTKD,
Trường Đại học Đồng Tháp chúng tôi tiến hành
nghiên cứu qua 2 giai đoạn:

- Nghiên cứu sơ bộ: Giai đoạn nghiên cứu
này nhằm mục đích điều chỉnh thang đo phục vụ
cho giai đoạn nghiên cứu chính thức. Chúng tôi
đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với
cỡ mẫu n = 10 (phương pháp chọn mẫu thuận
tiện). Sau nhiều lần hiệu chỉnh, bảng câu hỏi cuối
cùng đã được hoàn thiện.

- Nghiên cứu chính thức: Nghiên cứu chính
thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên
cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng nhằm
kiểm định lại các thang đo trong mô hình nghiên
cứu thông qua bảng câu hỏi khảo sát.

2.3. Phương pháp nghiên cứu: Thông tin dữ
liệu được thu thập thông qua điều tra các SV chính

(*) Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học
Đồng Tháp.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tạp chí Khoa học số 13 (6-2015)

59

quy năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa KT&QTKD.
Mẫu được chọn theo phương pháp phân tầng theo
tỷ lệ kết hợp với phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên đơn giản. Kết quả khảo sát được thực hiện
trên 285 SV của 03 ngành Quản trị kinh doanh,
Kế toán, Tài chính ngân hàng.

Khi phân tích nhân tố khám phá EFA đối với
thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa
KT&QTKD, tác giả đã sử dụng phương pháp rút
trích nhân tố “Principle Axis Factoring” với phép
xoay nhân tố là “Promax’’. Trong ma trận xoay nhân
tố (Pattern Matrix), tác giả chú ý đến vấn đề có hệ

số tải nhân tố - biểu diễn tương quan giữa các biến
và các nhân tố. Nguyên tắc loại biến là những biến
nào có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) < 0,50 sẽ
lần lượt bị loại khỏi mô hình. Tác giả thu được kết
quả phân tích EFA cuối cùng. Tổng số nhân tố được
rút trích là 5 nhân tố với 30 tiêu chí được đặt tên như
Hình 2.

Sau khi thực hiện phân tích là Cronbach’s
Alpha và phân tích nhân tố EFA lần lượt cho thang
đo “chất lượng dịch vụ đào tạo”. Mô hình nghiên
cứu được hiệu chỉnh gồm 5 thành phần (Đội ngũ
cán bộ, giảng viên (CB-GV); Sự quan tâm; Giảng

viên; Chương trình đào
tạo; Hoạt động quản lý
và dịch vụ hỗ trợ) với
30 tiêu chí:

Từ kết quả phân
tích hồi quy bội cho
thấy rằng có 4 biến: Cơ
sở vật chất, Sự quan
tâm, Đội ngũ CB-GV,
Chương trình đào tạo
là có ảnh hưởng đến sự
hài lòng của SV về
chất lượng dịch vụ đào
tạo của Khoa
KT&QTKD, Trường
Đại học Đồng Tháp.

3. Mức độ hài
lòng của SV đối với
chất lượng dịch vụ đào
tạo

3.1. Kết quả
đánh giá mức độ hài
lòng của SV đối với
chất lượng dịch vụ
đào tạo

3.1.1. Kết quả
đánh giá mức độ hài
lòng của SV đối với yếu
tố “Đội ngũ CB-GV”

Hình 2. Mô hình đánh giá mức độ hài lòng của SV về chất lượng dịch
vụ đào tạo
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Bảng 1. Mức độ hài lòng của SV đối với yếu
tố “Đội ngũ CB-GV”

Kết quả Bảng 1 cho thấy, yếu tố “Đội ngũ
CB-GV” được SV đánh ở mức hài lòng với điểm
trung bình là 3,72. Trong đó SV đánh giá cao nhất
ở vấn đề “Giảng viên sử dụng nhiều hình thức kiểm
tra đánh giá môn học” với điểm trung bình 3,99.
Có nghĩa SV hài lòng và đánh giá cao việc giảng
viên sử dụng nhiều hình thức đánh giá môn học
như: tiểu luận, bài tập nhóm, báo cáo nhóm,....
Ngoài ra, vấn đề “Thủ tục hành chính đơn giản, tiện
lợi (đăng kí học phần, đóng học phí, cấp học
bổng,...)” cũng được SV đánh giá cao (điểm trung
bình: 3,94). Bên cạnh đó, khi đề cập đến vấn đề
“Cán bộ văn phòng luôn sẵn sàng giúp đỡ SV”,
“Giảng viên có kiến thức chuyên môn chắc” thì SV
chỉ đánh giá ở mức thấp hơn (điểm trung bình 3,54

và 3,44). Sở dĩ, SV đánh giá không cao về điều
này là do trong quá trình tiếp xúc với SV, cán bộ
văn phòng chưa thật sự hiểu rõ SV cần gì. Về mặt
CB-GV, đa số GV trong Khoa KT&QTKD còn trẻ,
kinh nghiệm giảng dạy còn ít dẫn đến việc đôi khi
còn lúng túng trong việc giải quyết các tình
huống trong giảng dạy.

3.1.2. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của
SV đối với yếu tố “Cơ sở vật chất”
Bảng 2. Mức độ hài lòng của SV đối với yếu

tố “Cơ sở vật chất”

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy yếu tố “Cơ sở vật
chất” được SV đánh giá ở mức hài lòng với điểm
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trung bình là 3,71. Trong đó SV đánh giá cao nhất ở
vấn đề “Phòng học rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo
chỗ ngồi,...” với điểm trung bình 4,13, đây là mức
điểm rất cao. Bên cạnh đó, SV đánh giá ở mức thấp
đối với yếu tố “Thư viện của Trường được trang bị
nhiều đầu sách chuyên ngành” với điểm trung bình
3,26. Với việc thư viện chưa trang bị đầy đủ các tài
liệu chuyên ngành sẽ gây khó khăn cho SV trong
việc học tập đặc biệt là những SV có hoàn cảnh khó
khăn, không có điều kiện để mua tài liệu học tập.

3.1.3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của
SV đối với yếu tố “Sự quan tâm”
Bảng 3. Mức độ hài lòng của SV đối với yếu

tố “Sự quan tâm”

Sự quan tâm của CB-GV luôn là động lực
cho SV trong quá trình học tập. Điều này đã được
CB-GV Khoa KT&QTKD thực hiện khá tốt, thể
hiện rõ nét qua sự hài lòng của SV với điểm trung
bình khá cao (4,17). Trong đó, yếu tố “Giảng viên
biết khuyến khích SV học tập tích cực” được SV
đánh giá cao nhất với điểm trung bình 4,40.

3.1.4. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của
SV đối với yếu tố “Chương trình đào tạo”

“Chương trình đào tạo” là nhân tố được SV
đánh giá là hài lòng nhất trong tất cả 4 nhân tố
(điểm trung bình 4,22). Trong đó, yếu tố “Tiến
độ học tập và tốt nghiệp theo đúng kế hoạch ban
đầu” có mức điểm trung bình cao nhất 4,38. Trong
những năm qua, được sự quan tâm của trường các
CB-GV của khoa luôn cố gắng, nỗ lực thay đổi,
xây dựng chương trình học sao cho phù hợp với
thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Bảng 4. Mức độ hài lòng của SV đối với yếu
tố “Chương trình đào tạo”

3.2. Sự khác biệt về mức độ hài lòng đối
với chất lượng dịch vụ đào tạo của SV

3.2.1. Sự khác biệt về mức độ hài lòng đối với chất
lượng dịch vụ đào tạo của SV theo ngành đào tạo
Bảng 5. Sự khác biệt về mức độ hài lòng đối

với chất lượng dịch vụ đào tạo của SV
theo ngành đào tạo

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy trung bình mức
độ hài lòng của SV theo ngành học là khác nhau
(Sig. = 0,004 < mức ý nghĩa 0,05). SV ngành Tài
chính ngân hàng có mức độ hài lòng về chất lượng
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dịch vụ đào tạo của Khoa cao nhất với điểm trung
bình là 3,77. Tiếp đến là SV ngành Kế toán với
điểm trung bình 3,54 và cuối cùng là SV ngành
Quản trị kinh doanh với điểm trung bình 3,33.

3.2.2. Sự khác biệt về mức độ hài lòng đối với
chất lượng dịch vụ đào tạo của SV theo năm đào tạo
Bảng 6. Sự khác biệt về mức độ hài lòng đối

với chất lượng dịch vụ đào tạo của SV
theo năm đào tạo

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy trung bình mức
độ hài lòng của SV theo năm học là khác nhau
(Sig. = 0,033 < mức ý nghĩa 0,05). SV năm thứ
hai có mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ đào
tạo của Khoa cao nhất với điểm trung bình 3,79.
Tiếp theo là SV năm thứ 3 với điểm trung bình
3,50 và cuối cùng là SV năm thứ 4 với điểm trung
bình 3,46. Điều này cho thấy mức độ hài lòng của
SV về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa phụ
thuộc vào năm học của SV, SV sử dụng dịch vụ
càng lâu thì mức độ hài lòng về chất lượng dịch
vụ đào tạo càng thấp.

4. Kết luận
 Nghiên cứu trên cho thấy có 4 nhân tố: Đội

ngũ CB-GV, Cơ sở vật chất, Sự quan tâm, Chương
trình đào tạo có ảnh hưởng đến sự hài lòng của
SV đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa
KT&QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp. Kết
quả nghiên cứu này là cơ sở để Khoa tự đánh giá
khách quan, chính xác hơn và đề ra các giải pháp
nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa nói
riêng và cho Trường Đại học Đồng Tháp nói
chung trong giai đoạn hiện nay./.
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STUDENTS’ SATISFACTION WITH THE QUALITY OF TRAINING SERVICE AT THE FACULTY OF
ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION,

DONG THAP UNIVERSITY

Summary

Basing on the models of studying the quality of service and training, both nationally and internation-
ally, with particular reference to those from the Faculty of Economics and Business Administration, this article
investigates the students’ satisfaction level of the training service quality at this faculty of Dong Thap University.

Keywords: quality of training service, satisfaction.


